PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU                       ĐỀ THI HỌC KỲ I (2012-2013)

  TRƯỜNG THCS YÊN THỌ                                    MÔN SINH HỌC 9
                                                                                  Thời gian làm bài: 45 phút 
                                                                                   (Không kể thời gian giao đề)
A.TRẮC NGHIỆM: (3đ) Khoanh tròn vào phương án đúng trong các câu sau:

Câu 1: Ý nghĩa cơ bản của quá trình nguyên phân là:

a.Sự phân chia đồng đều chất nhân của tế bào mẹ cho 2 tế bào con.

b.Sự sao chép nguyên vẹn bộ NST của tế bào mẹ cho 2 tế bào con.

c.Sự phân ly đồng đều của các crômatit về 2 tế bào con.

d.Sự phân chia đồng đều chất tế bào của tế bào mẹ cho 2 tế bào con.

Câu 2: Sự tự nhân đôi của NST diễn ra ở kì nào của chu kì tế bào?

       a.Kì đầu.                             b.Kì giữa.            

       c.K× sau.                             d.K× trung gian.
Câu 3: Sự kiện quan trọng nhất trong quá trình thụ tinh là:

a.Sự kết hợp theo nguyên tắc:Một giao tử với một giao tử cái.

b.Sự kết hợp nhân của hai giao tử đơn bội.

c.Sự kết hợp bộ NST của giao tử đực với giao tử cái.

d.Sự tạo thành hợp tử.

Câu 4: Thực chất của sự di truyền độc lập các tính trạng nhất thiết F2 phải có:

a.Tỷ lệ phân ly của mỗi cặp tính trạng là 3 trội:1 lặn.

b.Tỷ lệ của mỗi kiểu hình bằng tích tỷ lệ của các tính trạng hợp thành nó.

c.Bốn kiểu hình khác nhau.

d.Các biến dị tổ hợp

Câu 5: Theo nguyên tắc bổ sung về mặt số lượng đơn phân những trường hợp nào sau đây đúng:

a.A + G = T + X                              c.A  + T + G = A + X + T

b.A = T; G = X                                d.A + X + T = G + X + T

Câu 6: Loại ARN nào sau đây có chức năng truyền đạt thông tin di truyền?

a.tARN.                                           c.rARN.

b.mARN.                                         d.C¶ 3 loại ARN trên.
B.TỰ LUẬN: (7đ)
Câu 1: Một đoạn mạch của gen có cấu trúc như sau: 


Mạch 1: - A – T – G – X – T – X – G – 



Mạch 2: - T – A – X – G – A – G – X – 

Xác định trình tự các đơn phân của đoạn mạch ARN được tổng hợp từ mạch 2.(0.5 đ)

Câu 2: Nêu những điểm khác nhau giữa NST giới tính và NST thường ở người.
Câu 3: Ở bí tính trạng quả tròn trội không hoàn toàn so với tính trạng quả dài. Quả bầu dục là tính trạng trung gian giữa quả tròn và quả dài.

Cho giao phấn giữa cây có quả tròn với cây có quả dài, thu được F1.Tiếp tục cho F1 giao phấn với nhau.

a. Lập sơ đồ lai từ P đến F2. (1 đ)

b. Cho F1 lai phân tích thì kết quả thu được về kiểu gen và kiểu hình sẽ như thế nào?(1đ)

Câu 4:(Thực hành)

Nêu sự chuẩn bị và cách tiến hành thực hành nhận biết một vài dạng đột biến. (4 đ)

- Hết
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	PHẦN
	ĐÁP ÁN
	BIỂU ĐIỂM

	TRẮC NGHIỆM
	(Chọn đúng mỗi câu  cho 0,5 đ)

1: b ,  2:d  ,    3:c   ,    4:b   ,5d   ,    5:a,b,c   ,    6:a


	3 đ



	TỰ LUẬN
	Câu 1: Mạch 2:     - T – A – X – G – A – G – X – 


· A – U – G – X – U – X – G – 

Câu 2:Nêu những điểm khác nhau giữa NST giới tính và NST thường ở người:

-NST thường:Tồn tại thành từng cặp tương đồng XX.

-N S T giới tính:

+Tương đồng:XX(nữ)

+Không tương đồng:XY(Nam)
Câu 3: Qui ước: A- quả tròn

                           a -quả dài

           P:    AA        x        aa

              (Quả tròn)      (Quả dài)

           GP:    A                    a

            F1: Aa (100% quả bầu dục)

            F1x F1 :Aa    x    Aa

           GF1 :      A, a         A, a

            F2 :      AA, 2Aa, aa

            F1 lai phân tích: Aa   x   aa

            GF1 :                   A,a        a

             F2 :                     Aa   :   aa

-F2  cã sù  phân tính
[image: image1.wmf]®

P dị hợp

-Kiểu hình:1 quả bầu dục:1 quả dài

 Câu 4:(Thực hành)

Nhận biết vài dạng đột biến.

1.Chuẩn bị:

a.Tranh ảnh:-Hình thái: Thân, lá, hoa.

                     -Cấu trúc: Cấu trúc NST.

b.Dụng cụ:Tiêu bản, kính hiển vi, bộ NST lưỡng bội – tam bội. . .

2.Cách tiến hành: 

-Chia nhóm.

-Quan sát đặc điểm hình thái dạng gốc và thể đột biến.

-Quan sát bộ NST bình thường và bộ NST có biến đổi cấu trúc hoặc số lượng.


	0.5đ

0.5đ

1đ

1đ

2 đ

2 đ




Ma trận đề kiểm tra
	Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	
Vận dụng

	Các thí nghiệm của Menđen

20%=2 điểm
	
	
	-Giải bài tập về các qui luật di truyền.

20%=2 điểm

	Nhiễm sắc thể


20%=1 điểm
	-ý nghĩa của quá trình nguyên phân.

-Nhận biết số NST trong kì sau của quá trình nguyên phân.

10%=1 điểm
	-Cơ chế xác định NST giới tính

-Xác định đơn phân trong mạch
10%=1 điểm
	

	AND và gen


20%=2 điểm


Biến dị


40%=4 điểm


Tổng số câu

Tổng số điểm
	-Xác định các đơn phân trong trong đoạn mach ARN.

-Bậc cấu trúc của 

Protein

10%=1 điểm
4 câu

2 điểm
	-Thực chất của di truyền độc lập. 


-Bản chất của quá trình thụ tinh.
10%=1 điểm
-Nắm được các bước chuẩn bị và cách tiến hành thực hành.

40%=4 điểm

3 câu

6 điểm
	
1 câu

2 điểm
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